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Khoa công trình
                                                                                                 ctgttp 44 & GTCC 42   


Đề tài: Xây dựng Chương trình tính toán thiết kế Dầm Bê tông cốt thép Dự ứng lực theo 22TCN 272 - 01 bằng phần mềm MathCAD.

· Sinh viên thực hiện:   - Đỗ Ngọc Quỳnh; Chu Việt Quế;
  
   Hoàng Thế Thạch; Vũ Viết Bình.  
Lớp: 
  CTGTTP A – K44


- Ngô Văn Quân 

Lớp:      Đường ôtô và SB - K44

       - Nguyễn Duy Huân; Nguyễn Thanh Trường

Lớp: 
 CTGTCC – K42

· Giảng viên hướng dẫn: Th.s Đào Duy Lâm 

Bộ môn: CT GTTP

Đối với các công ty tư vấn thiết kế Cầu Đường việc lập thư viện các bản vẽ mẫu, các bản tính mẫu như các bản tính dầm I, dầm T, super – T, mố trụ… với các thông số đầu vào có thể thay đổi để linh hoạt áp dụng cho nhiều công trình là nhu cầu cấp bách nhằm mục đích công nghiệp hoá, tự động hoá quá trình thiết kế, giảm bớt thời gian và khối lượng thiết kế. Cho đến nay số lượng bản tính được lập đã tương đối nhiều tuy nhiên chúng có đặc điểm  chung là còn chưa được chuẩn hoá, thiếu tính đồng bộ, thống nhất hơn nữa phần lớn được xây dựng trên cơ sở quy trình cũ 22 TCN 18 – 79.

Tiêu chuẩn 22 TCN 272 – 01 biên soạn dựa trên cơ sở tiêu chuẩn AASHTO LRFD – 1998 của Hoa Kỳ xuất phát từ yêu cầu thống nhất hoá hệ thống tiêu chuẩn, qui trình của ngành Giao thông Vận tải và đáp ứng nhu cầu phù hợp quốc tế, được ban hành từ năm 2001 và chính thức áp dụng trên toàn quốc từ năm 2005 tuy nhiên do nội dung có rất nhiều điểm mới nên số lượng kỹ sư có thể nắm vững để tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn này là chưa nhiều, đặc biệt là số lượng bản tính xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn mới này còn rất ít. Việc nghiên cứu nắm bắt tiêu chuẩn mới 22TCN 272 – 01 và lập hệ thống các bản tính theo tiêu chuẩn này là yêu cầu cấp thiết đối với các kỹ sư thiết kế cũng như các sinh viên chuyên ngành Cầu Đường.

Về chương trình tính toán, phần lớn các bản tính trước đây được xây dựng trên nền chương trình Excel. Tuy nhiên gần đây tại nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật, Anh... các kỹ sư đã chuyển sang sử dụng rộng rãi chương trình Math Cad để tính toán thiết kế các bài toán kỹ thuật. Với nhiều công cụ mạnh, chương trình này thể hiện ưu điểm vượt trội so với các chương trình thông dụng khác ở khả năng tính toán trình bày, nó hỗ trợ tối đa cho việc sử dụng máy tính làm công cụ thiết kế, xuất ra các văn bản mà người đọc hiểu được các bản tính cũng như các công thức tính một cách tường minh nhất.  

Xuất phát từ yêu cầu thực tế kể trên,[image: image7.emf] 
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 Đề tài được thực hiện với mục đích nghiên cứu về lý thuyết tính toán cầu bê tông cốt thép (BTCT) dự ứng lực (DƯL)  nhịp giản đơn theo 22TCN  272 – 01 từ đó hoàn thiện các sơ đồ tính toán đồng thời tìm hiểu, sử dụng phần mềm         MathCAD để lập một bản tính mẫu dầm I liên hợp BTCT DƯL.
I.ứng dụng MathCAD tính toán thiết kế cầu
MathCAD là một loại ch​ương trình xử lý toán học đ​​ược áp dụng rất rộng rãi trên thế giới hiện nay.
Với MathCAD bạn có thể khám phá các vấn đề về định hình ý t​​ưởng, phân tích dữ liệu, hình dung các nét cơ bản của một bài kiểm duyệt và lựa chọn ph​​ương án tối ​ưu và sau đó thì chứng minh, trình bày gắn liền với kết quả.
MathCAD có thể thay thế bảng tính Excel trong việc diễn đạt các bản tính toán thiết kế đối tượng cơ khí hay xây dựng cầu đường. Cho đến nay ở Việt Nam đã có nhiều kỹ sư sử dụng các bảng tính Excel một cách thành thạo và hữu ích trong các tính toán thiết kế của mình, ví dụ điển hình là các bảng tính thiết kế cầu đường, kết cấu cơ khí, kết cấu nhà … Tuy nhiên phần diễn dải công thức phải nhờ đến công cụ Equation của Microsoft Word để đánh một văn bản rồi sau đó chèn vào bảng tính Excel. Việc kiểm tra tính đúng đắn trong bảng tính Excel cũng khá phức tạp vì phải dùng các ký hiệu và tên gọi không quen thuộc, không giống như ở các tài liệu kỹ thuật thông thường.


Do MathCAD thực sự sử dụng các ký hiệu toán học để biểu diễn các công thức và kết quả tính toán nên người kỹ sư luôn kiểm soát được bảng tính của mình. Hơn nữa đặc tính rõ ràng, tường minh của các công thức được áp dụng, sẽ rất thuận lợi cho công tác thẩm định kiểm tra bảng tính. Mặt khác phần đồ hoạ thể hiện rõ ràng đa dạng hơn. Đặc biệt những tính toán phức tạp như giải phương trình vi phân, giải các phép toán ma trận, giải các bài toán số phức, các bài toán tối ưu hoá….  đều trở nên tường tận nhanh chóng dễ kiểm tra lại quá trình tính toán cũng như kết quả.


MathCAD đang thay thế cho việc sử dụng phổ biến viết bằng tay và tính tay và nó đang thay thế một số cách sử dụng Word trong việc chuẩn bị báo cáo. MathCAD là tổ hợp văn bản giao diện của bảng tính Excel với những cái mà ta muốn nhìn thấy ở Word. Nó giúp cho các kỹ sư khả năng thấy được kiểu công thức trên màn hình chính xác giống hệt như  trên một văn bản. Kiểu công thức MathCAD có thể sử dụng như là phép toán trên giấy.

Ngoài kết quả tính toán thu được thì MathCAD còn có thể cho phép biểu diễn các kết quả này trên hình vẽ, biểu đồ, đồ thị một cách chính xác. Nếu như tính toán thiết kế thay đổi số liệu thì kết quả cũng như  biểu đồ, hình vẽ tự động thay đổi theo tương ứng. 

Ví dụ:

[image: image8.emf]A



Trong MathCAD bạn có thể lập các ch​ương trình để tính toán. Khác với các chư​ơng trình lập bằng các ngôn ngữ khác, trong khi lập trình bạn ít khi dùng tới các từ chìa khoá và có thể dùng các công thức toán học thông thư​ờng. Ngoài ra bạn không phải mã hoá các file exe để chạy, mà những đoạn chương trình bạn viết trên văn bản MathCAD lập tức cho ra các kết quả tương ứng trên đó và bạn hoàn toàn có thể kiểm soát đư​ợc nội dung của chúng.

Ví du:
Kiểm tra hệ số phân bố cho mô men dầm BTCT I  liên hợp  thoả mãn tiêu chuẩn 22 TCN-272-01 đối với phạm vi áp dụng: 
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II. Thiết kế cầu bê tông cốt thép nhịp Giản đơn theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22tcn 272 - 01
II.1. Giới thiệu tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN  272 – 01

·  Triết lý thiết kế của Tiêu chuẩn này được cụ thể hoá bằng hai khái niệm:

+ Trạng thái giới hạn: tình huống nguy hiểm đặc trưng dự kiến có thể xảy ra cho kết cấu. Khi vượt qua trạng thái giới hạn ngừng thỏa mãn các yêu cầu thiết kế. 

Các trạng thái giới hạn được coi ngang nhau. Cần xét đến 6 TTGH sau:
·  Trạng thái giới hạn về cường độ I, II, III
· Trạng thái giới hạn đặc biệt
· Trạng thái giới hạn sử dụng
· Trạng thái giới hạn mỏi
+ Điều kiện đảm bảo an toàn: 

Nguyên lý chung để tính toán kết cấu cầu là: sức kháng của cầu tuỳ theo vật liệu và cấu tạo phải lớn hơn hiệu ứng của tải trọng tác dụng lên cầu, đó là:

                                  Sức kháng ( hiệu ứng của tải trọng 

Cụ thể hoá, đối với mọi trạng thái giới hạn phải thoả mãn bất  phương trình sau:
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  (1.3.2.1-1)

với ý nghĩa tổng các tác động có thể xảy ra trong tình huống cụ thể đều phải nhỏ hơn sức kháng của kết cấu được thiết kế. Đây chính là yếu tố cơ bản của phương pháp thiết kế cầu theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng (Load and Resistance Factor Design).

II.2. Sơ đồ tính toán thiết kế theo 22TCN 272 – 01

Sau khi nghiên cứu lý thuyết tính toán cầu BTCT DƯL. Chúng tôi đã hệ thống hoá quá trình tính toán thiết kế một cầu BTCT  DƯL nhịp giản đơn theo 8 sơ đồ sau: 

	· Sơ đồ các bước thiết kế chính

· Sơ đồ tổng quan thiết kế kết cấu nhịp
· Sơ đồ thiết kế bản mặt cầu
· Sơ đồ tính hệ số phân bố hoạt tải
	· Sơ đồ tính toán mất mát ứng suất trước
· Sơ đồ tính co ngót, từ biến
· Sơ đồ thiết kế chống uốn

· Sơ đồ thiết kế chống cắt



Trong phần tóm tắt này chúng ta chỉ xem xét hai sơ đồ cơ bản: 
· Sơ đồ các bước thiết kế chính


· Sơ đồ tổng quan thiết kế kết cấu nhịp

III. Giới thiệu chương trình tính dầm I BTCT DƯL kéo trước.


Chương trình được lập để tính toán kết cấu nhịp dầm I BTCT DƯL kéo trước theo các hệ thống sơ đồ tính toán như đã trình bày ở phần trên.

Quy ước sử dụng:

+ Nhập số liệu vào các ô màu vàng

+ Di chuyển đến phần tính duyệt nếu tất cả các mục đều hiện "Dat" là thiết kế thỏa mãn. Nếu hiện "Khong dat" thì cần thay đổi  số liệu đầu vào(kích thước dầm, đặc trưng vật liệu...). Tuy nhiên nếu các giá trị nội lực, ứng suất quá nhỏ so với các giá trị giới hạn thì cần thay đổi số liệu thiết kế đã nhập để có một thiết kế tối ưu.

[image: image4.png]v 1] 1 | [ o

|D-ZR 8RY L E@ o o

+ Nhip s5 ligu vao cộc 6 miu ving

+ Di.chuyén dén phin tinh duyét ol it ca cde mye déu hign "Dar” 1 thist ket
thba man, Néu hign "Khong dat" thi can thay d3i s5 Lin ddu vao(kich thitéc -
dém, djc mmg vit Ligu...). Tuy nhitn néu néu céc gid trindi lic, (g sudt qui Calcator
b o 61 céc giA i gid1 ban thi can thay d3i 55 g € c6 m hit k& 151 . sin cos tan

o

9]

A.SO LIEU THIET KE:
Chiu dai ton ddm L= 3am
Kic ddudam déntim goi: @ = 0.4m
KhAu dé tinh toén: Ly=L-22 Ly=322m

Tai tromeg thift ke’ +Hoat3iHL 93
+ Tai wong ngubi di 3KPa

i
7
4
1

Mt ze chay:

By = 105m : Reakange
Dii phin cich:
16 ngudidi
X ! I

Lancan: T
Téng bé romg chu B=By+28,+28+2m BEi46m] £ 50 0 @
Dang ket c&u nhip: Céudim

Deng mit cht Chir

o

trig

| erma Vaa Vi v e @A IR .
CHUOCNG TRINH TINH TOAN THIET KE _ ‘g
DAMI BTCT DUL NHIP GIAN PON . Progamiil
o Aualne
Lpbdi : nhom SV NCKH 7 ehemkn
Kiém tra: Ddo Duy Lim for while
break  continue
Chuong trinh thit ke dam I bé téng c5t thép dut (ng Lic kéo mide. Quy ude sitdung: return on errar

D]

Press F1 for help. AUTO|

| MUM| Page 1





Nhập số liệu thiết kế
[image: image5.png]|D-ZE 8R_Y =@ v 100% [v] @) | |[utols Mos
| ormet [ el ™ v || B AR e g B m‘
1.Lita chon kich thude mat cit ngang cau : Nén chon [a]
S5 Liong dém chi +Schdn = 20m-25m
9 luorg dam o Np=o + 50 ddm Iy 50 nguén wrong khodng =
- Khodng cich giia 2 dam chis & = 2200mm (EsN P ] B 705 B e
- Lé nguisi di déng mic véi mit cdu phin xe chay,vi dugc ngin cich véi nhau bing dai am = b 26m 2m 2.5m
son phan cich
- B of ddm ngang i cde vind gicau, L4, L8, L2 1 5 marcht D e
- 86 lugng dém ngang Np=(Np= 1) Ng=25" it otherwise
Phin cénk G i Wl R
- Plin cénh b A Y reak  continue
kot o G e
-Chibu day wung binhca bin: 1 = 18cm
=
B
R il ‘ il BT 7|
i~ H i T
N i
* M5 ok
s} fe—nrt
Hinh1- Mat cit ngang cau
2.Thiét ke dim chii
N N . N . % % X! I
- Chiu cao ddm chi Hi= 160cm - Chidu cao viit dusi - - Chon cde kich thide dim chid: | #° i na
- Chigu cao bau dudi Hy = 250 -Chigy cao sum Hg:= 30cm 0045l H < TLs i B &

0

)

Press F1 for help,

AUTO|

| NUM| Page2 |





[image: image6.png][6) Fie Edt View Insert Fomat Took Symboics Window Help
|D-ZE 8R_Y =@ v

Normal [ aria v[n[v] Bz U

100 [v] @ H Tutorals v pea‘
IEEE]

anming
6.1 Sifc khdng uén: Addline <
it otherwise

6. KIEM TOAN THEO TTGH VE CUONG D

it khdng uéh Mr duge tinh it saw:

+ for while
Trongdé:  Mn= stk khdng danh dinh break  continue
¥ =hé o8 stk khdng retum o eror

Theo quy dinh cda didu5.5.4.2ta o6 Wy =09

Vi mit et hinh chi¥ T sitt khing danh dinh Mn ditfe tinh nh sau;

a a M
My = | Aps fos | dp - 5 + 0851 Bq-(b - by R

Trong céng thik trén
Aps=diéntichthép dydhg v Apg = 6349 1077

dp = khodng cdch tif thd nén ngoii ciing déh trong tém a5t thép dul 1451m

b=bé réng m3t cit chju nén ol il kién b-085m _ Wodfier o

bw = bé ddy bdn bung

RealRange iy

bf = chidu diy cdnhchiunén ;= 0.205m
B1=hé 8 chuyén déi bidu dé dng sudt quy dinh trong didu 5.7.2.2

gt [08s it 1y <2810%a

5
foy-28-10%a
085-0052 " " ¢ (5g.100pa) < 1y < (56.10Fpal

B 7.10%Pa -
0 b=

AUTO| | NUM| Page33 |

Press F1 for help,





Tính duyệt theo các TTGH
Kết luận kiến nghị

Đề tài đã xây dựng đư​ợc hệ thống sơ đồ tính và bản tính khá đầy đủ, hoàn chỉnh. Tuy nhiên do thực hiện bởi những sinh viên b​ước đầu tham gia nghiên cứu khoa học lại trong một thời gian hạn chế nên chư​ơng trình tính toán thiết kế này không tránh khỏi một vài thiếu sót, trong thời gian tới nhóm NCKH sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa một số hạng mục của chư​ơng trình thiết kế như tính duyệt cắt xoắn kết hợp, tính co ngót từ biến... Ngoài ra nhóm cũng tiếp tục xây dựng các chương trình tính toán cho một số dạng dầm khác như dầm T, Super T, dầm hộp, dầm bản nhịp giản đơn ... để góp phần hình thành bộ chương trình thiết kế mẫu theo 22TCN 272-01 trên nền phần mềm MathCAD.   
Tài liệu tham khảo

1. 
Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-01. Bộ Giao thông vận tải.

2.        Sức bền vật liệu - Vũ Đình Lai - NXB Giao thông vận tải

3.         Cơ học kết cấu - Lê Văn Quý   - NXB Giao thông vận tải

4. 
Cầu Bê tông cốt thép nhịp giản đơn. PGS.TS. Nguyễn Viết Trung, TS. Hoàng Hà. NXB Giao thông vận tải,  2003.

5. 
Các ví dụ tính toán  Cầu Bê tông cốt thép nhịp giản đơn theo Tiêu chuẩn mới  22TCN 272-01.  PGS.TS. Nguyễn Viết Trung, TS. Hoàng Hà, Ths. Đào Duy Lâm. NXB Xây Dựng,  2004.

6. 
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép hiện đại theo Tiêu chuẩn ACI. PGS.TS Nguyễn Viết Trung. NXB Giao thông vận tải, 2000.
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Xây dựng đồ thị ở dạng mặt


 không gian 3 chiều (dùng công cụ Surface Plot đặt ký hiệu A vào hệ trục)





Xây dựng mặt xuyến


(Đồ thị không gian 3 chiều ở dạng vỏ khi cho hàm số qua đối số)





Đúng





Xét lại chiều dày


 bản mặt cầu





Thiết kế bản mặt cầu





Giả định chiều dày của bản phù hợp với  khoảng cách dầm và chiều rộng của bản cánh trên dầm.





Phân tích dầm biên và dầm giữa,


 xác định dầm cần kiểm toán





Giả định độ dày bản mặt cầu dựa trên khoảng cách


tổ hợp dầm và bề rộng bản cánh trên của dầm.





Xác định đặc trưng vật liệu của cầu, bố trí mặt cắt ngang kết cấu nhịp, chọn khoảng cách và chiều cao dầm, mặt cắt dầm, bố trí cốt thép, các kiểu gối cầu, kiểu kết cấu mố trụ và nền móng...





Bắt đầu





Kết thúc





Thiết kế trụ và móng trụ





Thiết kế mố và móng mố





Thiết kế gối cầu





Thiết kế kiểm toán dầm cầu chịu mômen và lực cắt





Sai





Đúng





Thiết kế chống uốn theo trạng thái giới hạn sử dụng





Xác định mất mát ứng suất ngắn hạn và dài hạn





Xác định dầm kiểm toán ( giữa hoặc biên) 


và tiếp tục thiết kế dầm này.





Xác định hiệu ứng lực chưa nhân và đã nhân hệ số





Xác định hệ số phân bố hoạt tải cho dầm biên, dầm giữa





Xác định tĩnh tải liên hợp (các lan can, các tiện ích


 và lớp phủ) cho dầm biên , dầm giữa





Xác định tĩnh tải không liên hợp ( dầm, vút dầm và bản mặt cầu) 


cho dầm biên và dầm giữa





Giả định kích thước dầm trên cơ sở chiều dài nhịp và khoảng cách dầm





Bắt đầu








Sai





Kiểm tra cốt thép dọc chịu lực cắt bổ xung





Kết thúc





Lựa chọn lại kích thước dầm hay thay đổi bố trí cốt thép





Kiểm tra dầm có đạt hay không, thiết kế có tiết kiệm không?





Thiết kế chịu cắt, xoắn theo trạng thái giới hạn cường độ





Thiết kế chống uốn theo trạng thái giới hạn cường độ
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